Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 28:                                                                         Ngày soạn: 12 - 3 - 2018
                                                                                             Ngày dạy: Thứ hai ngày 19 - 3 - 2018
            Buổi sáng:

                                    Tiết 2 + 3:                       Tập đọc                              
Kho báu
 I. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc rành mạch toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý. 
- HS hiểu nghĩa các từ được chú giải ở cuối bài. Hiểu ND câu chuyện: Ai yêu quý đất đai, ai chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức, KN xác định giá trị bản thân và lắng nghe tích cực.
- GDHS yêu lao động, chăm chỉ làm việc.
II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ bài đọc ( SGK ), Bảng phụ để HD luyện đọc và viết sẵn 3 phương án TL câu hỏi 4 ( SGK ).
- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân, đặt câu hỏi, viết tích cực.
III. Các Hoạt Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS đọc bài  Sông Hương  + TLCH  về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu chủ điểm, Giới thiệu ND câu chuyện.
b. Các hoạt động : 

Tiết 2:

* HĐ 1: Luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài: giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn. GV lưu ý HS đọc đúng các từ: nông dân, hai sương một nắng, lặn mặt trời, cấy lúa, làm lông, ...
- HS tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp. GV theo dõi, uốn nắn cách đọc + dùng bảng phụ, HDHS luyện đọc các câu: Ngày xưa, / có hai vợ chồng người nông dân kia / quanh năm hai sương một nắng, / cuốc bẫm cày sâu.// Hai ông bà / thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng/
 và trở về nhà khi đã lặn mặt trời. //
- GV giúp HS hiểu thêm nghĩa của các từ được chú giải ( SGK - T. 84 ).  
- HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài ).
Tiết 3:
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:
GV hướng dẫn HS  đọc thầm từng đoạn, cả bài  + trả lời các câu hỏi trong SGK.

+ HS đọc đoạn 1 + TLCH: Hai vợ chồng người nông dân là người như thế nào ? ( ... rất cần cù, chịu khó ). 
- GV nêu tiếp câu1 ( SGK ): quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu; ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời; Vụ lúa, họ cấy lúa, gặt hái xong lại trồng khoai, trồng cà; không cho đất nghỉ, chẳng lúc nào ngơi tay.
- GV hỏi thêm: Nhờ chăm chỉ làm lông, hai vợ chồng người nông dân đã đạt được điều gì ? ( họ đã gây dựng được một cơ ngơi đàng hoàng ).

- GV chốt lại ND đoạn 1 -> cách đọc: giọng kể khoan thai, nhấn giọng những TN ca 
ngợi đức tính cần cù, chịu khó của hai vợ chồng người nông dân.
- 2 HS đọc lại đoạn 1.
+ HS đọc tiếp đoạn 2, GV hỏi: Hai con trai người nông dân có chăm làm ruộng như cha mẹ họ không ? ( Họ ngại làm ruộng, chỉ mơ chuyện hão huyền ).
- GV nêu tiếp câu hỏi 2 ( SGK ) - HSTL: ( Người cha dặn dò: Ruộng nhà có một kho báu, các con hãy tự đào lên mà dùng ).
- GV chốt lại ND đoạn 2, nhắc HS đọc: giọng kể chậm rãi, buồn - lời người cha căn dặn các con trước khi qua đời - mệt mỏi, lo lắng.
- 2 HS đọc lại đoạn 2.
+ HS đọc tiếp đoạn 3, GV nêu CH 3, 4 ( SGK ) - HSTL: 
- Câu 3: Họ đào bới cả đám ruộng để tìm kho báu mà không thấy.
- Câu 4: GV gắn bảng phụ ghi sẵn 3 phương án TL ( SGV - T.163, 164 ) - HS lựa chọn TL: Phương án b) Vì ruộng được hai anh em đào bới để tìm kho báu, đất được làm kĩ nên lúa tốt.
- GV hỏi thêm: Cuối cùng, kho báu mà hai người con tìm được là gì ? ( Kho báu đó là đất đai màu mỡ, là lao động chuyên cần ).
+ Câu hỏi 5 ( SGK ): . HS trao đổi, thảo luận, TL.
. GV chốt ND: Ai yêu quý đất đai, chăm chỉ lao động trên đồng ruộng, người đó có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
* HĐ 3: Luyện đọc lại: 
- GV tổ chức cho 3, 4 nhóm HS  thi đọc lại truyện.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, CN đọc tốt, đọc hay. 

( HS bước đầu biết thể hiện lời người kể với lời của nhân vật người cha qua giọng đọc ).
3. Củng cố, dặn dò:     

- HS liên hệ: Từ câu chuyện Kho báu, các em cần rút ra bài học gì cho mình ? ( Ai chăm học, chăm làm, người ấy sẽ thành công, sẽ hạnh phúc, có nhiều niềm vui ).
- GV nhận xét tiết học, Dặn HS đọc lại truyện, xem trước yêu cầu của tiết kể chuyện.

                                Tiết 4:
  TOÁN
                                                        T.136: ÔN TẬP
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Ôn tập, củng cố KT về các bảng nhân, bảng chia đã học, về cách tìm các thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia và cách tính độ dài đường gấp khúc.

- HS nắm chắc KT, vận dụng làm tốt các BT theo yêu cầu.

- HS có ý thức tự giác làm bài.

II. chuẩn bị: 

- Vở BT Toán in – Tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:

* H§ 1: Ôn tập, củng cố về các bảng nhân, chia đã học. 

- HS làm BT 1 ( Vở BT Toán in – Tập 2 – Trang 53 ).

 Một số HS tiếp nối nhau nêu miệng KQ.

- Củng cố KT về các bảng nhân, chia đã học.
* H§ 2: Ôn tập giải toán vận dụng các bảng nhân, chia đã học. 
. HS tự làm BT 2, 4 ( Vở BT Toán in – Tập 2 – Trang 53, 54 ).

+ Bài 2: - HS tự làm vào vở BT, 4 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KT về cách tính giá trị của các biểu thức.
+ Bài 4: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- HS tự làm vào vở BT, 1 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KT về cách giải bài toán vận dụng bảng chia 5.
* H§ 3: Ôn tập về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia. 
. HS tự làm BT 3 ( Vở BT Toán in – Tập 2 – Trang 54 ).

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài, xác định thành phần cần tìm trong mỗi phép tính, nêu cách tìm thừa số chưa biết, cách tìm số bị chia.

- HS tự làm vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KT về cách tìm thừa số, tìm số bị chia chưa biết.
* H§ 4: Ôn tập về cách tính độ dài đường gấp khúc. 
. HS tự làm BT 5 ( Vở BT Toán in – Tập 2 – Trang 54 ).

+ Bài 5: - HS đọc, nêu yêu cầu của bài.

- HS nhắc lại cách tính độ dài của đường gấp khúc.

- GVHDHS quan sát hình vẽ, nêu nhận biết về độ dài các đoạn của đường gấp khúc  -> cách tính. GV có thể gợi ý giúp HS tính theo cách thuận tiện nhất ( làm tính nhân ).

- HS tự làm vào vở BT, 1 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KT về cách tính độ dài của đường gấp khúc.
* H§ 5: Củng cố, dặn dò. 

- GV khắc sâu NDKT ôn tập.

- Dặn HS tiếp tục ôn lại các bảng nhân, chia đã học.

         
                Buổi chiều:
                                   TiÕt 1:                  TIẾNG VIỆT (*)                              
                                                     TĐ: bạn có biết ?

I. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ phiên âm, đại lượng thời gian, độ cao ... 

( xê - côi - a; bao báp, xăng - ti - mét ). Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. Đọc đúng giọng đọc bản tin: rõ ràng, rành mạch.

- Hiểu các từ được chú giải trong SGK và hiểu nội dung bài: cung cấp thông tin về 5 loại cây lạ trên thế giới: cây lâu năm nhất, cây to nhất, cây gỗ thấp nhất, cây đoàn kết nhất. 
- HS có ý thức tìm đọc mục Bạn có biết ?
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ cây bao - báp trong SGK; Sưu tầm thêm một số loại sách báo có mục Bạn có biết ?. 

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: - 3 HS tiếp nối nhau đọc bài  Kho báu  + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  

- GV giới thiệu mục Bạn có biết ? trên một số sách báo sưu tầm được, giúp HS hiểu được đây là mục thường có ở một số sách báo chuyên đưa tin về những hiện tượng lạ trong cuộc sống của chúng ta. -> Giới thiệu ND bài.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài: gây ấn tượng về thông tin.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. GV lưu ý HS các TN: xê - côi - a; bao - báp; xăng - ti - mét; lâu năm, nổi rễ, chia sẻ, ...
- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn, GV chia bài làm 5 đoạn: mỗi tin một đoạn.

- Kết hợp giúp HS đọc đúng một số câu trong đoạn 2 ( GV dùng bảng phụ để HD đọc ) và giúp HS hiểu nghĩa từ được chú giải trong SGK ( T. 86 ).

- HS thi đọc giữa các nhóm.

* HĐ 2: HDHS tìm hiểu bài.

HS đọc thầm toàn bài rồi trả lời các CH trong SGK.

+ Câu 1: Nhờ bài viết trên, em biết trên thế giới có những cây nào sống lâu năm nhất, cây nào to nhất, cây nào cao nhất, cây gỗ nào thấp nhất, cây nào đoàn kết nhất; các cây đó mọc ở những vùng nào.
+ Câu 2: HS thảo luận theo cặp rồi TL. GV chốt lại những ý kiến đúng: 

- Vì đó là những tin lạ mà nhiều người chưa biết.

- Vì đó là những tin tức sẽ gây ngạc nhiên cho mọi người.

- Vì đặt như thế sẽ gợi được trí tò mò của người đọc, khiến họ muốn đọc ngay, ... 
+ Câu 3: GV nhắc HS chú ý: 

- Nói chân thực về cây cao nhất, thấp nhất, to nhất ở khu vực mình đang sinh sống.

- Nói ngắn gọn, kiểu thông báo tin tức gây ấn tượng theo mẫu của bản tin trên.

- HS tự hình thành các nhóm để lập bản tin. Đại diện từng nhóm trình bày KQ.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bản tin tốt ( ngắn gọn, hấp dẫn, chính xác, giúp 

mọi người mở rộng hiểu biết.

* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- GV tổ chức từng nhóm HS thi đọc ( mỗi nhóm 5 em  nối tiếp đọc mỗi em một bản tin ). GV nhắc HS chú ý đọc rõ ràng, rành mạch, nhấn giọng các từ ngữ gợi tả vừa đủ để gây ấn tượng về tin thông báo. 

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, CN đọc đúng và hay.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS hỏi người thân về các loại cây để CB cho làm BT 1 tiết LTVC ( T. 87 ).


                                       TiÕt 2:                   TIẾNG VIỆT ( * )                              
Luyện tập: đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp thông thường. Viết được những câu trả lời về cảnh biển.
- Rèn kĩ năng đáp lời đồng ý; Viết câu tả ngắn về biển.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ cảnh biển ( Tiết TLV - Tuần 25 ). 

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2. 

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập đáp lời đồng ý.

GV tổ chức, HDHS làm BT 1 ( Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2 - trang 33 ).
- HS đọc yêu cầu và các tình huống trong bài.

- Lớp đọc thầm lại 3 tình huống ( a, b, c ), suy nghĩ về ND lời đáp, thái độ phù hợp với mỗi tình huống.

- GV yêu cầu HS phát biểu ý kiến về thái độ khi nói lời đáp: 

+ Biết ơn ( tình huống a, b ).                    + Vui vẻ ( tình huống c ).

- 3 cặp HS làm mẫu đóng vai theo 3 tình huống trong bài.

- Từng cặp HS thực hành đóng vai.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cặp đối thoại tốt nhất.

* HĐ 2: Luyện tập tả ngắn về biển.
GV tổ chức, HDHS làm BT 2 ( Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2 - trang 33 ).
- 1 HS đọc yêu cầu của bài và các câu hỏi cần trả lời.
- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài và nhắc HS: Các câu hỏi trong BT 2 hôm nay cũng là các câu hỏi của BT 3 ( Tiết TLV tuần 25 ).

- HS mở SGK ( T.67 ), xem lại BT 3. Một số em nói lại những câu TL của mình.

- HS làm bài vào vở BT. GV nhắc HS chọn viết theo một trong 2 cách: 

+ Cách 1:  Trả lời lần lượt từng câu hỏi nhưng không chép lại câu hỏi.

+ Cách 2: Dựa vào 4 câu hỏi gợi ý, viết liền mạch các câu TL để tạo thành một đoạn văn tự nhiên.

- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bài viết hay. 

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dương HS tích cực học tập.
- Nhắc HS thực hành đáp lời đồng ý để ngay từ nhỏ đã thể hiện mình là người lịch sự, có văn hoá.
 

                                        Tiết 3 :                           Toán (*)                               
ôn tập về giải toán
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS củng cố KN thực hành giải toán về phép nhân và phép chia.

- Rèn kĩ năng vận dụng các bảng nhân, chia đã học để giải toán.
- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. Chuẩn bị: - Nội dung một số bài tập liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành. 

- GVtổ chức cho HS làm các bài tập sau rồi chữa bài.

+ Bài 1: Tính nhẩm:

         2 x 3 =             4 x 8 =               3 x 1 =                4 x 3  =

        12 : 2 =            27 : 3 =               0 :  5 =                3 x 4 = 

        4 x 7  =            5  x 6 =               1 x 8  =               12 : 4 =

       36 : 4  =            18 : 2 =               0  :  3 =               12 : 3 =
+ Bài 2: Tính:
4 x 4 + 4 =                         5 x 10 -  25 =

          15 : 5 x 6 =                         0 : 4 + 16   =
+ Bài 3: Tìm x :
      x   x   4  =  20                    x  :  5   =  3
+ Bài 4: Có 15l  dầu rót đều vào 5 cái. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu ?
+ Bài 5:

a) Điền dấu ( x, : ) thích hợp vào mỗi chỗ chấm sau:

             4  ...  2  >  7              3  ...   3  <  2                5  ...  5  >  20 
b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  30  <  4  x  ...  <  35
- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài.

+ Bài 1: Củng cố kĩ năng tính nhẩm.

+ Bài 2: Củng cố về thứ tự thực hiện phép tính.

+ Bài 3: Củng cố KN tìm thừa số, tìm SBC chưa biết.

+ Bài 4: Củng cố KN trình bày giải toán có lời văn vận dụng bảng chia 5 đã học

+ Bài 5:. Củng cố KN vận dụng bảng nhân, chia đã học, so sánh STN.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò. 

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ các bảng nhân, chia đã học để vận dụng giải toán. 


                                                                             Ngày soạn: 13 - 3 - 2018

                                                                                         Ngày dạy: Thứ ba ngày 20 - 3 - 2018
            Buổi sáng:

                                    Tiết 1:               chính tả ( nghe - viết )                           

kho báu
I. Mục đích yêu cầu:
- HS nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. Làm đúng các bài tập phân biệt l /n, ua / uơ. 
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt l /n, ua / uơ.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết ND bài tập 3 ( a ). 

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  GV đọc cho 2 HS viết trên bảng lớp , d​ưới lớp viết ở bảng con: 

lắng nghe,  mưa nắng, ...

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe viết chính tả.

- GVđọc mẫu bài viết 1 lần, 3 HS đọc lại. 

- GV hỏi HS nêu nội dung bài chính tả ( đoạn trích nói về đức tính chăm chỉ làm lông của hai vợ chồng người nông dân ).

- HS luyện viết ở bảng con những từ dễ sai: quanh năm, sương, lặn, cuốc bẫm, ...

- GV đọc cho HS viết bài vào vở.

- HS đổi vở để soát lỗi.

- GV chấm 7, 8  bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ Bài 2: - 1, 2 HS đọc yêu cầu của bài. 
- Cả lớp đọc thầm và làm bài vào vở BT. 1 HS làm  bài trên BP.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

     huơ vòi, thuở nhỏ/ mùa màng, chanh chua.

- Củng cố KN phân biệt: ua, uơ.
+ Bài 3( a ): - 1HS lên bảng làm bài trên BP, dưới lớp làm trong Vở BT in.

- HS  nhận xét, chữa bài, chốt lời giải đúng.
         .... nắng .... .

         Nơi ... , nơi ....

                .... lâu

          ... nay nước ....

- Củng cố KN phân biệt l / n
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS VN tìm thêm những tiếng khác bắt đầu bằng l / n
                              Tiết 2:                             kể chuyện
                                                             kho báu
I. Mục đích yêu cầu:
- HS dựa vào gợi ý cho trước, kể lại đư​ợc từng đoạn của câu chuyện; biết kể lại toàn bộ câu chuyện. Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp đư​ợc lời kể của bạn.
- Rèn KN kể chuyện cho HS.
- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức, KN xác định giá trị bản thân và lắng nghe tích cực.

- GDHS chăm chỉ học tập và lao động.

II. chuẩn bị:
- Bảng phụ chép sẵn các gợi ý.

- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân, đặt câu hỏi, viết tích cực.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- 3 HS nối tiếp nhau kể câu chuyện Tôm Càng và Cá Con.
- HS nêu ý nghĩa của câu chuyện - GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu MĐ - YC của tiết học.
b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Kể từng đoạn theo gợi ý.
- HS đọc yêu cầu 1 ( SGK ) và gợi ý trên BP.

- GV giải thích phần gợi ý: Gợi ý là ý chính của cả đoạn, các sự việc chính trong đoạn. Nhiệm vụ là kể chi tiết các sự việc đó để hoàn chỉnh từng đoạn. Để kể tốt cần bám vào các gợi ý ( nó là phần xương sống của mỗi đoạn truyện ) song phải nắm chắc cả nội dung, chọn, dùng từ ngữ cho phù hợp, cô đọng, hàm súc.

- 1, 2 HS kể mẫu đoạn 1.
- GV nhắc HS kể đoạn 2, 3 theo cách giống như đoạn 1.

- HS tập kể trong nhóm.

- Đại diện các nhóm lên kể thi kể từng đoạn.
- Tuyên d​ương nhóm, cá nhân kể tốt.

* HĐ 2: Kể toàn bộ câu chuyện.
- 1 HS đọc yêu cầu 2 ( SGK ).

- GV hư​ớng dẫn kể.

- HS kể bằng lời của mình, thể hiện nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.

- HS thi kể, lớp nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện. GV hỏi thêm: Qua câu chuyện trên, em rút ra bài học gì ? - HS liên hệ ( Ai chăm học, chăm làm, người ấy sẽ thành công, sẽ hạnh phúc, có nhiều niềm vui ).

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS  kể chuyện tốt. Dặn HS kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

                              Tiết 4:                                     Toán
T.137: đơn vị, chục, trăm, nghìn
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm; biết đơn vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn; nhận biết được các số tròn trăm, biết cách đọc và viết các số tròn trăm.

- Rèn KN nhận biết về q/ hệ giữa đơn vị, chục, trăm, nghìn; KN đọc, viết các số tròn trăm.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  - Các tấm bìa hình vuông to, nh​ỏ như SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS làm bài 2 ( 136 ).
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn tập về đơn vị, chục, trăm.
a) GV gắn  các ô vuông ( các đơn vị - từ 1 đơn vị đến 10 đơn vị như SGK ), yêu cầu HS  nhìn và nêu số đơn vị, số chục rồi ôn lại : 10 đơn vị bằng 1 chục. 

b) GV gắn các hình chữ nhật ( các chục - từ 1 chục đến 10 chục ) theo thứ tự như SGK. GV yêu cầu HS quan sát và nêu số chục, số trăm rồi ôn lại: 10 chục bằng 1 trăm.
* HĐ 2:  Một nghìn.

a) Số tròn trăm: - GV gắn các hình vuông to ( các trăm theo thứ tự như SGK, yêu cầu HS nêu số trăm - từ 1 trăm tới 9 trăm ) và cách viết số tương ứng.
- GV nêu: các số 100, 200, 300, 400, ... , 900 là các  số tròn trăm. 
- HS nhận xét về các số tròn trăm: " Có 2 chữ số 0 ở sau cùng " ( hay thường nói: tận cùng là 2 chữ số 0 ).

b) Nghìn:

 GV gắn 10 hình vuông to liền nhau như SGK rồi giới thiệu: 10 trăm gộp lại thành 1 nghìn. Viết là 1000 ( 1 chữ số 1 và 3 chữ số 0 liền sau ). Đọc là một nghìn.


HS ghi nhớ:    10 trăm bằng 1 nghìn.

Cả lớp ôn lại:  10 đơn vị bằng 1 chục


                       10 chục bằng 1 trăm


                       10 trăm bằng 1 nghìn.

* HĐ 3: Thực hành.

a) Làm việc chung:
- GV gắn các hình trực quan về đơn vị, các chục, các trăm lên bảng, yêu cầu vài HS lên bảng viết số tương ứng và đọc tên số đó - dưới lớp viết ở bảng con.

- GV tiếp tục đưa ra mô hình trực quan của các số: 500, 400, 700, 600, ... HS lên bảng viết số tương ứng, dưới lớp viết ở bảng con.
- Củng cố cách viết các số tròn trăm.
b) Làm việc cá nhân ( sử dụng bộ ô vuông cá nhân ):
- GVviết số HS lấy số ô vuông tương ứng: Ví dụ: 40, 200, 300, 100, 500, 800, 600, 900.

- Một số HS lên bảng làm, cả lớp thống nhất kết quả.

- Cho HS đọc lại số.
- Củng cố cách đọc các số tròn trăm.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS  nhắc lại: 10 đơn vị bằng 1 chục; 10 chục bằng 1 trăm; 10 trăm bằng 1 nghìn.
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​ương những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhơ mối quan hệ giữa đơn vị, chục, trăm, nghìn; cách đọc, viết các số tròn trăm.

                
                                                                                           Ngày soạn: 14 - 3 - 2018
                                                                                                       Ngày dạy:  Thứ tư ngày 21 - 3 - 2018
                   Buổi sáng:

                                           Tiết 1:                       Tập đọc                              
Cây dừa
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết ngắt nhịp thơ hợp lí khi đọc các câu thơ lục bát.

- Hiểu các từ ngữ được chú giải trong SGK. Hiểu đư​ợc nội dung bài: Cây dừa giống nh​ư con ng​ười, biết gắn bó với đất trời, với thiên nhiên.

- GDHS biết yêu cây cối, yêu thiên nhiên, yêu quê hương.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ ( SGK ); Sưu tầm thêm tranh, ảnh về cây dừa. Bảng phụ để HD đọc.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS đọc bài Kho báu  + TL câu hỏi về ND bài.
2. Bài mới:

a.  Giới thiệu bài: 

- GV hỏi HS: Em nào đã biết cây dừa ? Cây dừa được trồng nhiều nhất ở miền nào trên đất nước ta ?  

- GV giới thiệu ND bài thơ Cây dừa.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài: giọng nhẹ nhàng, hồn nhiên; nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV kết hợp HD đọc các từ: 

                        nở, nước lành, bao la, rì rào, ... 

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp ( Đoạn 1: 4 dòng thơ đầu; Đoạn 2: 4 dòng thơ tiếp theo; Đoạn 3: 6 dòng còn lại ).

- GV dùng bảng phụ, HD HS  luyện đọc đoạn:

Cây dừa xanh / tỏa nhiều tàu, /

Dang tay đón gió, / gật đầu gọi trăng. //

Thân dừa /- bạc phếch tháng năm, /

Quả dừa - / đàn lợn con / nằm trên cao. //

Đêm hè / hoa nở cùng sao, /

Tàu dừa - / chiếc lược / chải vào mây xanh. //

Ai mang nước ngọt, / nước lành, /

Ai đeo / bao hũ rượu / quanh cổ dừa. //
- GV giúp HS hiểu nghĩa các từ được chú giải ( SGK ), giải nghĩa thêm: bạc phếch 
( bị mất màu, biến thành màu trắng cũ, xấu ); đánh nhịp ( động tác đưa tay lên xuống đều đặn ).
- GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài ).
* HĐ 2: HDHS tìm hiểu bài.

GV hư​ớng dẫn HS đọc thầm từng đoạn + trả lời các câu hỏi trong SGK - T.89.

+ Câu 1: - HS đọc thầm 8 dòng thơ đầu rồi TL lần lượt từng ý của câu hỏi: 
- Lá / tàu dừa: như bàn tay dang ra đón gió, như chiếc lược chải vào mây xanh.

- Ngọn dừa: như cái đầu của người, biết gật gật để gọi trăng.

- Thân dừa: mặc tấm áo bạc phếch, đứng canh trời đất.

- Quả dừa: như đàn lợn con, như những hũ rượu.

. 1, 2 HS đọc lại 8 dòng thơ đầu.

+ Câu 2: - HS đọc thầm 6 dòng thơ còn lại rồi trao đổi, thảo luận, TL lần lượt từng ý: 
- Với gió: dang tay đón gió, gọi gió đến cùng múa, reo.

- Với trăng: gật đầu gọi trăng.

- Với mây: là chiếc lược chải vào mây xanh.

- Với nắng: làm dịu mát nắng trưa.

- Với đàn cò: hát rì rào cho đàn cò đánh nhịp, bay vào bay ra.

. 1, 2 HS đọc lại 6 dòng thơ cuối. 
+ Câu 3: GV tôn trọng những ý kiến khác nhau của HS, khen ngợi những HS có thể giải thích lí do một cách rõ ràng, có sức thuyết phục. 
* HĐ 3: Luyện đọc HTL bài thơ.
- GVHDHS  HTL từng phần của bài thơ: 4 dòng đầu, 4 dòng tiếp theo và 6 dòng cuối.

- 3 HS tiếp nối nhau đọc  3 đoạn của bài.

- GVHD  HS  học thuộc 8 dòng thơ đầu.

- HS  thi đọc TL 8 dòng thơ đầu - GV khuyến khích HS đọc thuộc lòng cả bài.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương những HS đọc tốt, thuộc bài.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài + liên hệ tình cảm gắn bó với cây dừa, yêu TN, yêu quê hương.
- GV nhận xét tiết học; nhắc HS tiếp tục HTL bài thơ.


                           Tiết 2:                             Tập viết  
                                                         Chữ hoa: Y
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết viết chữ cái viết hoa Y, chữ ứng dụng của bài theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
- Rèn luyện KN viết chữ hoa Y.
- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ  Y viết hoa, phấn màu.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu cỡ chữ nhỏ trên dòng kẻ li: Yêu; Yêu lũy tre làng.
- Bảng con, phấn, bút chì, Vở Luyện viết - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS viết ở bảng con: X, Xuôi. 
- GV nhận xét, uốn nắn.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa  Y.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu. 

- HS nêu nhận xét về cấu tạo của chữ  Y: Cao 8 li, Gồm 2 nét là nét móc hai đầu và nét khuyết ngược.
- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ  Y lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  Y trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết chữ và câu ứng dụng.
- GV viết mẫu câu ứng dụng: Yêu lũy tre làng.  

- HS đọc câu ứng dụng và nêu cách hiểu nghĩa của câu ứng dụng.

- GV giúp HS hiểu nghĩa: tình cảm yêu làng xóm, quê hương của người Việt Nam ta.
- HS quan sát mẫu chữ ứng dụng, nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt các dấu thanh.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng bằng khoảng cách viết chữ o.

+ Nối nét: nét cuối của chữ y nối nét đầu của chữ ª.

- GV viết mẫu chữ  Yêu.
- HS luyện viết chữ  Yêu  ở bảng con. GV nhận xét, uốn nắn cách viết.

* HĐ 3: HS luyện viết bài trong vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết: + 1 dòng chữ Y cỡ vừa, 1 dòng chữ  Y cỡ nhỏ .
                                     + 1 dòng chữ  Yêu  cỡ vừa, 1 dòng chữ  Yêu  cỡ nhỏ.

                                     + 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ: Yêu lũy tre làng. 
- HS luyện viết theo yêu cầu trên. GV theo dõi, giúp HS viết đúng quy trình, hình dáng và nội dung.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ  Y.
                                           
                                     Tiết 3:                            Toán       
T. 138: so sánh các số tròn trăm
I. mục đích yêu cầu:

- HS biết đ​ược thứ tự các số tròn trăm; Biết cách so sánh các số tròn trăm; Biết điền các số tròn trăm vào các vạch có trên tia số.
- Rèn KN so sánh các số tròn trăm.
- HS chủ động, tích cực trong học tập.

II. chuẩn bị: 

- GV: phấn màu, các hình nh​ư SGK  ...  
- HS : bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra về đọc, viết các số tròn trăm.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: GV h​ướng dẫn HS so sánh các số tròn trăm.
- GV gắn lên bảng các hình vuông biểu diễn các số trình bày như​ SGK.

+ HS ghi số ở dư​ới các hình vẽ rồi so sánh các số đó, điền tiếp các dấu thích hợp.

+ HS nêu cách so sánh, GV chốt lại.

+ HS đọc : “ Hai trăm bé hơn ba trăm, ba trăm lớn hơn hai trăm.” 

- GV cho HS làm bài tập 1 trên bảng lớp và bảng con để củng cố cách so sánh các số tròn trăm. 

* HĐ 2:   Thực hành so sánh các số tròn trăm. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 2, 3 ( SGK - T.139 ) rồi chữa bài.

+ Bài 2: - HS làm bài tập vào vở, 2 HS lên bảng làm.

- HS  nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS về so sánh các số tròn trăm.
+ Bài 3: - GVHD bằng cách kẻ tia số lên bảng và ghi các số theo thứ tự ( như SGK ) rồi gợi ý cho HS tìm cách điền các số thích hợp vào ô trống.

- HS nêu các số cần điền vào ô trống phải là các số tròn trăm, theo chiều tăng dần.

- HS tự điền vào vở, 1 HS lên bảng điền.

- HS đọc các số tròn trăm theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
- Củng cố về thứ tự các số tròn trăm.

3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nêu cách so sánh các số tròn trăm.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.


                                     Tiết 4:                         đạo đức
giúp đỡ người khuyết tật ( T. 1 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết: Mọi người đều cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với người khuyết tật.

- Nêu được một số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật.

- Các KNS được GD trong bài: KN thể hiện sự cảm thông với người khuyết tật, KN ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp trong các tình huống liên quan đến người khuyết tật, KN thu thập và xử lÝ thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phương.

- HS có thái độ thông cảm, không phân biệt đối xử và tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật trong lớp, trong trường phù hợp với khả năng. Không đồng tình với những thái độ xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết tật.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ trong sách BT Đạo đức 2 ( T. 41 ).
- Các PP/ KT dạy học: PP thảo luận nhóm, động não, đóng vai, dự án.
- Vở BT Đạo đức 2.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Nêu một số việc cần làm khi đến nhà người khác.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Phân tích tranh.
- Mục tiêu: Giúp HS nhận biết được một số hành vi cụ thể về giúp đỡ người khuyết tật.

- Cách tiến hành:

+ GV cho HS quan sát tranh ở BT 1 ( Vở BT đạo đức 2 - T. 41 ) sau đó thảo luận về việc làm của các bạn nhỏ trong tranh theo các câu hỏi :
. Tranh vẽ gì ?
. Việc làm của các bạn nhỏ giúp được gì cho bạn bị khuyết tật ?
. Nếu em có mặt ở đó, em sẽ làm gì ? Vì sao ?

+ Từng cặp HS thảo luận. 
+ Đại diện các nhỏm trình bày, bổ sung ý kiến.

+ GV kết luận: Chúng ta cần giúp đỡ các bạn khuyết tật để các bạn có thể thực hiện quyền được học tập.
* HĐ 2: Thảo luận cặp đôi.
- Mục tiêu: Giúp HS hiểu được sự cần thiết và một số việc cần làm để giúp đỡ người khuyết tật.

- Cách tiến hành: GV tổ chức cho HS làm BT 2.
+ GV yêu cầu các cặp thảo luận, nêu những việc có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật.

+ Từng cặp HS thảo luận ghi vào vở BT.
+ HS trình bày. Lớp bổ sung, tranh luận ...

+ GVKL: Tùy theo khả năng, điều kiện thực tế, các em có thể giúp đỡ người khuyết tật bằng những cách khác nhau ... dẫn người mù qua đường, vui chơi cùng bạn bị khuyết tật.
* HĐ 3: Bày tỏ ý kiến.
- Mục tiêu: Giúp HS có thái độ đúng với việc giúp đỡ người khuyết tật.

- Cách tiến hành:

+ GV lần lượt nêu từng ý kiến trong BT 3 ( Vở BT Đạo đức 2 - T. 42 ), HS suy nghĩ đánh dấu vào ô trống và trả lời. Lớp nhận xét.

+ GV chốt kết quả: các ý kiến: a, c, d là đúng; ý b là sai.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố, khắc sâu ND, KT bài học. HS liên hệ: Em đã làm được những việc gì để giúp đỡ người khuyết tật ? 
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS biết giúp đỡ người khuyết tật.


                                                                                 Ngày soạn: 15 - 3 - 2018
                                                                                              Ngày dạy: Thứ năm ngày 22 - 3 - 2018
                 Buổi sáng:            
                                      Tiết 1:             chính tả ( nghe - viết )  

Cây dừa
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác, trình bày đúng các câu thơ lục bát. Viết đúng một số tiếng có âm đầu x / s. Viết đúng các tên riêng Việt Nam. 

- Rèn kĩ năng nghe - viết đúng chính tả; KN phân biệt x / s.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn BT 3.

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS lên bảng viết, dưới lớp viết ở bảng con: 
                      Búa liềm, thuở bé,  quở trách,  no ấm, lúa chiêm;  ...

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD GV đọc đoạn thơ 1 lần, 2 HS đọc lại.

- HS nêu ND đoạn thơ ( tả các bộ phận lá, ngọn, thân, quả của cây dừa; làm cho cây dừa có hình dáng, hoạt động như con người ).

- HS luyện viết ở bảng con: dang tay, hũ rượu, ... GV nhận xét, sửa sai cho HS.
- GV đọc cho HS viết bài vào vở. 

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): -  HS đọc y/c của bài. Cả lớp đọc thầm, tự làm bài vào vở BT.

- Một số HS nêu miệng KQ. 

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất lời giải đúng - GV kết hợp ghi bảng theo 2 cột:

           Tên cây bắt đầu bằng s                                           Tên cây bắt đầu bằng x  

+ BT 3: - HS đọc yêu cầu của bài và đoạn thơ. 

- GV kết hợp gắn bảng phụ ghi sẵn lên bảng.

- Cả lớp đọc thầm đoạn thơ rồi làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng gạch chân dưới từ viết sai chính tả và viết lại trên bảng lớp.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: 

              Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên

- GV yêu cầu HS giải thích cách viết các tên riêng đó.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS viết lại cho đúng những chữ viết sai trong bài chính tả.

                                Tiết 2:                  luyện từ và câu  

Từ ngữ về cây cối. đặt và trả lời câu hỏi để làm gì ?

Dấu chấm, Dấu phẩy
I. Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về cây cối, nêu được một số TN về cây cối; Biết đặt và TLCH với cụm từ Để làm gì ?; Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy trong đoạn văn.

- Rèn KN sử dụng các TN về cây cối; KN đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ  Để làm gì ?; KN sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ kẻ sẵn bảng để HS làm BT 1 và viết sẵn ND bài tập 3 ( SGK ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV ghi bảng 2 câu văn và yêu cầu 2 HS lên bảng đặt câu hỏi cho mỗi bộ phận được gạch chân trong mỗi câu:

a) Nam bị điểm kém vì Nam lười học.

b) Nam phải nghỉ học vì đau chân.

- HS nhận xét, chữa bài. GV đánh giá.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học. 
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Mở rộng vốn từ về cây cối. 

+ GV tổ chức, HDHS làm BT 1 ( SGK - T.87 ).

- HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm. GV gắn bảng phụ kẻ sẵn lên bảng.

- GV nhấn mạnh cho HS về vai trò của từng loại cây và giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào vở.
- HS lần lượt nêu miệng tên các loài cây theo nhóm đã yêu cầu. GV kết hợp ghi bảng.

- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng.

- GV hỏi thêm HS : Có những loại cây nào vừa cho quả, vừa cho bóng mát, vừa cho gỗ ?
 ( cây dâu, cây sấu ).

- HS  đặt 2, 3 câu với 2, 3 loài cây vừa kể.

+ Củng cố, khắc sâu vốn TN về cây cối.
* HĐ 2: Luyện tập đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ Để làm gì ?

+ GV tổ chức, HDHS làm BT 2 ( SGK - T. 87 ).

- HS đọc yêu cầu của bài. 

- GV nhắc HS chú ý: Dựa vào KQ của BT 1, đặt và TL câu hỏi với cụm từ: Để làm gì ?

- GV cho 2 HS thực hành mẫu.

- Từng cặp HS thực hành hỏi - đáp theo yêu cầu của BT.

+ Củng cố KN đặt và TLCH với cụm từ Để làm gì ?

* HĐ 3: Luyện tập về dấu chấm, dấu phẩy.

+ GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( SGK - T. 87 ). 

- GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND bài tập lên bảng.

- 1 HS đọc yêu cầu và đoạn văn trong bài. 2 HS đọc lại đoạn văn.

- HS tự làm bài vào vở BT, một HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng.

- GV hỏi thêm HS: Khi nào thì dùng dấu chấm, khi nào dùng dấu phẩy ?
+ Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố cho HS vốn TN về cây cối; Cách đặt và TLCH với cụm từ Để làm gì ?; cách dùng dấu chấm, dấu phẩy khi viết câu.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS chú ý dùng đúng dấu chấm, dấu phẩy khi viết câu.

                                         Tiết 3:                         Toán
T.139: các số tròn chục từ 110 đến 200

I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS nhận biết được các số tròn chục từ 110 đến 200; Biết cách đọc, viết các số tròn chục từ 110 đến 200; Biết cách so sánh các số tròn chục.

- Rèn kĩ năng nhận biết; KN đọc, viết và so sánh các số tròn chục.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Các hình vuông biểu diễn trăm và các hình CN biểu diễn chục ( SGK - 140 ).

- Bộ đồ dùng dạy - học toán của GV và của HS; Các hình tam giác, hình tứ giác bằng bìa 
( như ở BT 5 - SGK ).
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS cho VD về 2 số tròn trăm và nêu cách so sánh hai số tròn trăm đó.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Số tròn chục từ 110 đến 200.
+ Ôn tập các số tròn chục đã học:

- GV lần lượt gắn các hình biểu diễn 1 chục ô vuông, 2 chục ô vuông, ..., 100 « vuông. 
- HS lên bảng viết các số tròn chục tương ứng với mỗi hình.

- HS nêu tên các số tròn chục cùng cách viết, GV viết lên bảng:

    10 ;  20 ;  30 ;  40 ;  50 ;  60 ;  70 ;  80 ;  90 ;  100 
- HS nêu nhận xét về đặc điểm của số tròn chục: Số tròn chục có chữ số tận cùng bên phải là chữ số 0.

+ Giới thiệu tiếp các số tròn chục:
- GV nêu vấn đề học tiếp các số tròn chục và trình bày như SGK.

- HS lần lượt quan sát từng dòng của bảng và nêu nhận xét:

Hình vẽ cho biết có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị ?

- HS suy nghĩ cách viết số, 1 HS điền KQ trên bảng.

- GVHD cách đọc số: đối chiếu cách đọc số 10 -> cách đọc số 110 ( một trăm mười ).

- HS nêu n.xét về số các c/ số trong số 110 và cho biết đó là những chữ số nào ?

- Tương tự, HS nêu nhận xét và làm việc với từng dòng tiếp theo của bảng.

- HS nêu nhận xét về số các chữ số của từng số và cho biết từng chữ số trong mỗi số đó chỉ gì ?

- Cả lớp đọc lại các số tròn chục từ 110 đến 200.

* HĐ 2: So sánh các số tròn chục.

- GV cho HS quan sát hình 2 ( SGK - 140 ) và yêu cầu HS nêu nhận xét về số ô vuông ở mỗi HCN rồi so sánh -> nhận xét:     120  <  130    ;      130  >  120.

. GV chốt cách so sánh:

+ Hàng trăm: chữ số hàng trăm đều là 1.

+ Hàng chục: 3 > 2 nên 130 > 120 -> Điền dấu >.
- HS tự lấy thêm vài VD về hai số tròn chục như trên rồi so sánh.
* HĐ 3:  Thực hành. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.141 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài, tự làm bài theo mẫu.

- Một số HS tiếp nối nhau đọc lần lượt các số theo yêu cầu.

- Củng cố cho HS cách đọc các số tròn trục.
+ Bài 2: - HS quan sát hình vẽ trong SGK, tự làm bài rồi nêu miệng KQ.

- GV hỏi để củng cố cho HS về cách so sánh các số tròn chục.

+ Bài 3: - HS tự làm bài rồi chữa bài.

- HS khá, giỏi - yêu cầu nêu miệng cách so sánh.

+ Bài 4 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): 
- HS tự chép đề bài vào vở rồi điền các số thích hợp vào chỗ chấm.

- 1 HS lên bảng viết. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại các số đúng.

- Củng cố cho HS về thứ tự các số tròn chục.

+ Bài 5 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): 
- HS qsát h. tứ giác, sau đó dùng các miếng bìa h. tam giác đã CB tự ghép hình theo mẫu.

- 1 HS lên bảng xếp.

- Củng cố KN nhận biết, xếp hình tứ giác.

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố, khắc sâu KT trọng tâm của bài.

- GV n. xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.


                               Tiết 4:                     tự nhiên và xã hội
Một số loài vật sống trên cạn
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết được tên và lợi ích của một số con vật sống trên cạn đối với đời sống con người.

- Nêu được tên và lợi ích của một số con vật sống trên cạn đối với đời sống con người.

- HS ham tìm hiểu, yêu quý và bảo vệ các con vật quý hiếm.

II. chuẩn bị:
- Hình vẽ trong SGK trang 58, 59.

- GV + HS : tranh ảnh các con vật sống trên cạn.
III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS cho biết: Loài vật sống ở đâu ?
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm việc với SGK.
+ Mục tiêu:  HS nói tên và nêu lợi ích của một số con vật sống trên cạn; Phân biệt được vật nuôi và vật sống hoang dã; Yêu quý và bảo vệ các con vật, đặc biệt những loài quý, hiếm.

+ Cách tiến hành:

- HS làm việc theo cặp: Quan sát tranh và trả lời CH trong SGK: 

. Chỉ và nói tên những con vật có trong hình
. Con nào là vật nuôi trong nhà, con nào sống hoang dã ?.

- GV khuyến khích HS  tự đặt thêm các câu hỏi cho mỗi hình. VD: 

. Đố bạn con nào sống ở sa mạc ?

. Con nào đào hang sống dưới mặt đất ?

. Con nào ăn cỏ ?

. Con nào ăn thịt ?

- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.

-> KL: Có rất nhiều loài vật sống trên cạn, trong đó có những loài vật chuyên sống trên mặt đất như: voi, hươu, lạc đà, chó, gà, ... có loài vật đào hang sống dưới mặt đất như: thỏ rừng, giun, dế, ... .

* HĐ 2: Làm việc với tranh ảnh các con vật sống trên cạn sưu tầm được.
+ Mục tiêu:  Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả. 

+ Cách tiến hành:
- HS làm việc theo nhóm 4: đem những tranh ảnh đã sưu tầm được để cùng quan sát và phân loại, sắp xếp các con vật theo HD sau: 

* Dựa vào cơ quan di chuyển:

. Các con vật có chân.

. Các con vật vừa có chân, vừa có cánh.

. Các con vật không có chân.

* Dựa vào điều kiện khí hậu nơi các con vật sinh sống.
. Các con vật sống được ở xứ nóng.

. Các con vật sống được ở xứ lạnh.

* Dựa vào nhu cầu của con người:

. Các con vật có ích đối với người và gia súc.

. Các con vật có hại đối với con người, cây cối, mùa màng hay đối với con vật khác.
- Từng nhóm trình bày và giới thiệu về các con vật của nhóm mình đã sưu tầm được.

- GV nhận xét xem từng nhóm đã phân loại đúng chưa. 

- Các nhóm tự đánh giá lẫn nhau.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS kể tên và nêu ích lợi của một số con vật sống trên cạn.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​ương HS tích cực học tập. Nhắc HS sưu tầm và tìm hiểu về các con vật sống dưới nước.


                                                                                  Ngày soạn: 16 - 3 - 2018
                                                                                              Ngày dạy: Thứ sáu ngày 23 - 3 - 2018
                Buổi sáng:

                                          Tiết 1:                  Tập làm văn                              
đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lại lời chia vui trong tình huống giao tiếp cụ thể. Đọc và trả lời được các câu hỏi về bài miêu tả ngắn; viết được các câu trả lời về quả măng cụt.

- Rèn kĩ năng đáp lời chia vui; KN tả ngắn về cây cối. 
- Các KNS được GD trong bài KN: KN giao tiếp ( ứng xử văn hoá ); lắng nghe tích cực.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Tranh minh hoạ BT 1 ( SGK ). Tranh quả măng cụt.
- Các PP/ KT dạy học: PP hoàn tất một nhiệm vụ ( thực hành đáp lời chúc mừng theo tình huống ).
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV đưa ra tình huống, 2 cặp HS thực hành nói đáp lời cảm ơn và đáp lại lời xin lỗi.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Thực hành đáp lời chia vui.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1 ( SGK ):
- GV nêu yêu cầu của bài.

- HS quan sát tranh minh hoạ ( SGK ) - 1 HS nói về nội dung tranh.

- 3, 4 cặp HS thực hành nói lời chia vui - lời đáp. Khuyến khích HS nói lời chúc và lời đáp theo nhiều cách diễn đạt khác nhau.

- GV khen những HS biết nói lời chia vui với thái độ chân thành; đáp lại lời chia vui  lịch sự, nhẹ nhàng, phù hợp.

- GV gợi hỏi: + Trong tr​ường hợp nào cần nói lời chia vui ?
                       + Nên đáp lại lời chia vui  thái độ nh​ư  thế nào ?
. Củng cố cách đáp lời chia vui.
* HĐ 2: Tả ngắn về cây cối.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2, 3 ( SGK ):
+ Bài 2: - 1 HS đọc đoạn văn " Quả măng cụt " và các câu hỏi. Lớp đọc thầm.
- GV giới thiệu quả măng cụt qua tranh. 

- Từng cặp HS hỏi đáp theo câu hỏi. HS cần trả lời sát với ý của bài Quả măng cụt nhưng không nhất thiết phải đúng nguyên xi từng câu, chữ.

- HS thi nhau hỏi - đáp nhanh, đúng.

- GV cùng HS nhận xét.

+ Bài 3: - 1 HS đọc yêu cầu. Cả lớp đọc thầm lại.
- 2, 3 HS phát biểu ý kiến: chọn viết phần nào. GV nhấn mạnh: phần a viết về hình dáng bên ngoài của Quả măng cụt; phần b viết về ruột và mùi vị của nó.
- HS viết bài vào vở.
- GV chấm một số bài. Nhận xét bài làm của HS.
. Củng cố, khắc sâu KT về tả cây cối.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dư​ơng HS tích cực học tập.

- Nhắc HS thực hành theo bài học, tiếp tục hoàn chỉnh bài viết ( những em chưa xong ).


                                Tiết 2:                                    Toán       
                                          T.140: các số từ 101 đến 110
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- HS nhận biết được các số từ 101 đến 110 gồm các trăm, chục, đơn vị; Biết cách đọc, viết 
các số từ 101 đến 110; Biết cách so sánh các số từ 101 đến 110 và biết thứ tự các số từ 101
 đến 110. 

- Rèn kĩ năng nhận biết; KN đọc, viết và so sánh các số từ 101 đến 110.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  - Các hình vuông to, nhỏ ( Trong bộ đồ dùng dạy học toán 2 ).
- HS: bảng con.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Đọc viết các số tự 110 đến 200.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Đọc viết các số từ 101 đến 110.

a) GV nêu vấn đề học tiếp các số  từ 101 đến 110 và trình bày trên bảng nh​ư SGK ( 142 )
     Viết và đọc số 101:
+ GV nêu yêu cầu HS xác định số trăm, chục, đơn vị cho biết cần điền chữ số thích hợp nào, viết số ( HS nêu ý kiến, GV điền vào ô trống ).         

+ HS nêu cách đọcsố 101 ( viết lời đọc ). HS đọc theo GV.

- GV cho HS viết bảng con nhanh: 101

   Viết và đọc số 102: Tư​ơng tự, GV hư​ớng dẫn HS làm việc nh​ư  số 101.
   Viết và đọc các số khác:
- GV cho một HS nhận xét và điền các số thích hợp vào ô trống, nêu cách đọc. 

- GV làm tương tự như trên với các số 103, 104, ... , 109.

- GV viết các số lên bảng: 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110 - HS đọc.
b) HS làm việc cá nhân:
- GV viết lên bảng số 105 yêu cầu HS nhận xét xem số này có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị. Yêu cầu HS lấy ra bộ ô vuông tương ứng.

- GV và HS làm việc tương tự với các số: 102; 107; 108; 103; ...

* HĐ 2: Thực hành.
. GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( SGK ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS đọc, nêu yêu cầu của bài.

- GV đặt vấn đề: BT cho các số và cách đọc, cần cho biết mỗi số ứng với cách đọc nào ?

- GV viết các  số trong bài tập lên bảng, chỉ vào từng số cho HS đọc.

- GV củng cố về đọc các số có 3 chữ số từ 101 đến 110.

+ Bài 2: - GVHD HS tự vẽ tia số như SGK và viết các số cho trư​ớc rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

- HS nối tiếp nhau đọc bài làm, lớp theo dõi nhận xét.

- Củng cố cách đọc, viết và thứ tự các số  từ 101 đến 110.

+ Bài 3: - GV hư​ớng dẫn so sánh 1 bài mẫu.

     VD:   101  ...   102: xét chữ số cùng hàng của 2 số theo thứ tự:


                           Hàng trăm: cùng là 1


                           Hàng chục: cùng là 0


                           Hàng đơn vị: 1 < 2.

  Kết luận: 101 < 102 ( điền dấu < ).
- HS tự làm các bài còn lại vào vở.

- Củng cố cách so sánh số có 3 chữ số từ 101 đến 110.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV củng cố cách đọc, viết và so sánh các số từ 101 đến 110. 

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ôn đọc, viết và so sánh các số từ 101 đến 110.
                            Tiết 3:                              Sinh hoạt
                                                    sinh hoạt sao
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuÈn BỊ :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình:

1. Trưởng ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới:

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... * Hạn chế:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

5. Phương hướng tuần tới:
- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 3.

- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua chào mừng ngày 26 / 3.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp.  

- Duy trì tốt phong trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua học tập giữa các tổ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

- Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
- Chủ tịch cùng phó chủ tịch, cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

- Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các bạn.

6. Sinh hoạt văn nghệ.



GIÁO DỤC  ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG
                                                  BÀI 6: TÌNH NGHĨA VỚI CHA

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Cảm nhận được tình cảm và trách nhiệm của Bác Hồ với người thân trong gia đình.

- Thực hành vận dụng được bài học về tình cảm và  trách nhiệm của bản thân đối với người thân trong gia đình.

- GDHS tình cảm thương yêu những người thân trong gia đình.
II. CHUẨN BỊ :
- Sách: Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  - GV nêu câu hỏi, HS trả lời.

  + Qua bài Yêu thương nhân dân em thấy Bác Hồ có đức tính gì ?        

- GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:               

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Đọc hiểu.

- 2 - 3 HS đọc câu chuyện Tình nghĩa với cha.

+ HĐ cá nhân: 

- HS làm bài trả lời các câu hỏi sau:

  1. Những năm bôn ba ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành không nguôi nhớ ai ?

  2. Nguyễn Tất Thành đã biểu hiện tình yêu thương đối với yêu thương đối với người cha của mình bằng hành động ?

  3. Tình yêu thương của Bác Hồ với dân với nước có được bởi trước hết Bác yêu thương
 ai ?

- Gọi 1 số HS trình bày, nhận xét, GV chốt kiến thức sau mỗi câu trả lời.

+ HĐ nhóm:

- HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau:

  4. Câu chuyện mang đến cho chúng ta bài học gì về tình yêu thương và trách nhiệm với người thân trong gia đình ?

- Đại diện 1 số nhóm đọc trình bày. Cả lớp + GV nhận xét, chốt ý đúng.

* HĐ 2 : Thực hành - Ứng dụng.

+ HĐ cá nhân: 

- HS trả lời các câu hỏi sau:

  1. Hằng ngày, em thường làm việc gì để biểu thị tình yêu thương với cha mẹ ( nói lời yêu thương cha mẹ, biết vâng lời, lễ phép, ngoan ngoãn, ... )

  2. Vì sao chúng ta phải biết yêu thương cha mẹ ?

  3. Những người kính trọng, biết ơn cha mẹ là những người con có đức tính gì ?

 4. Những nhười không biết kính trọng, không biết ơn cha mẹ là những người con như thế nào ?

- Gọi 1 số HS trình bày, nhận xét. GV chốt kiến thức sau mỗi câu trả lời.

+ HĐ nhóm:

- HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau:

  5. Nhân ngày sinh nhật của bố hoặc mẹ em, em sẽ làm điều gì để thể hiện tình yêu thương của mình?

 6. Hãy tưởng tượng, khi em đã lớn khôn, bố mẹ em đã già yếu, em định làm điều gì để đền đáp công ơn của bố mẹ ? Mỗi em hãy chia sẻ dự định của mình ?

- Đại diện 1 số nhóm đọc trình bày. Cả lớp + GV nhận xét, chốt ý đúng.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh ND bài: Bác Hồ có tình cảm và trách nhiệm với người thân trong gia đình.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS thực hiện tốt theo bài học.


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                               Tiết 2:                                    Toán (*)                               
ôn: đơn vị, chục, trăm, nghìn
I. Mục đích yêu cầu:

- HS củng cố quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm, giữa trăm và nghìn; Nhận biết đơn vị nghìn, các số tròn trăm; Cách đọc, viết các số tròn trăm.

- Rèn kĩ năng nhận biết mối quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm, giữa trăm và nghìn; Cách đọc, viết các số tròn trăm.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Bộ ô vuông biểu diễn ( trong bộ đồ dùng dạy toán 2 ).

- Vở BT Toán 2 - tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập về q. hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm, giữa trăm và nghìn.
- GV dùng Bộ ô vuông biểu diễn ( trong bộ đồ dùng dạy toán 2 ), lần lượt gắn lên bảng cho HS quan sát.

- Đặt câu hỏi giúp HS củng cố về quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm, giữa trăm và nghìn:              10 đơn vị bằng 1 chục.

                            10 chục bằng 1 trăm.

                            10 trăm bằng 1 nghìn.

- Một số HS tiếp nối nhau nhắc lại mối quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm, giữa trăm và nghìn.
* HĐ 2: Ôn tập về các số tròn trăm; cách đọc, viết các số tròn trăm. 

 GVtổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2 ( Vở BT Toán 2 - tập 2 - trang 52 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: Viết ( theo mẫu ).

- HS quan sát mô hình ( VBT ), tự viết số rồi đọc số theo mẫu.

- Một số HS nêu miệng KQ.

- Củng cố KN nhận biết về các số tròn trăm.
+ Bài 2: Viết ( theo mẫu  ). 

- HS đọc yêu cầu của bài, GV kết hợp ghi bảng + giải thích mẫu.

- HS tự làm bài theo mẫu - một số HS lên bảng viết.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách đọc, viết các số tròn trăm.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò. 

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm, giữa trăm và nghìn; Cách đọc, viết các số tròn trăm. 

                                    Tiết 3:               chính tả  ( * )

                                                   nghe – viÕt: CON VỆN
I. Mục đích yêu cầu:
- HS nghe viết chính xác bài chính tả: Con Vện ( Tiếng Việt 2 – tập 2 – T.81), trình bày đúng hình thức bài thơ. 

- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt chính tả.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- ND bài viết.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: HD HS nghe viết chính tả.

- GV®äc mẫu bài thơ 1 lần, 3 HS đọc lại. 

- HS nêu nội dung bài thơ. GV chốt: Bài thơ viết về con chó Vện. 

- HS luyện viết ở bảng con những từ dễ sai: nó chạy, cong lên, bánh lái, xa. quắp dọc đường, ủ rũ, nhếch mép, ...

- GV đọc cho HS viết bài vào vở.

- HS đổi vở để soát lỗi.

- GV chấm 7, 8  bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS VN đọc lại bài viết, tự sửa lại những lỗi sai trong bài.

                                                  Tiết 3:                   thủ công 
    Làm đồng hồ đeo tay ( T. 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách làm đồng hồ đeo tay.

- HS làm được đồng hồ đeo tay. 
- HS có hứng thú, thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.

II. chuẩn bị:

- GV: Mẫu đồng hồ đeo tay; Quy trình làm đồng hồ đeo tay có hình vẽ minh hoạ cho từng bước.
- HS: giấy thủ công hoặc giấy màu, giấy trắng; kéo, hồ dán.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự CB của HS.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HS thực hành làm đồng hồ đeo tay.

- HS nhắc lại quy trình làm đồng hồ đeo tay bằng giấy thủ công:

+ Bước 1: Làm mặt đồng hồ.
+ Bước 2: Làm dây đeo đồng hồ.

+ Bước 3: Làm đai cài dây đồng hồ.
- HS thực hành làm đồng hồ đeo tay bằng giấy thủ công. 

- GV bao quát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

* HĐ 2: Đánh giá sản phẩm.

- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Đánh giá sản phẩm của HS ( Với những HS khéo tay, yêu cầu làm được đồng hồ đeo tay, đồng hồ cân đối ).
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lai quy trình làm đồng hồ đeo tay.

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS CB tiết sau: Làm vòng đeo tay.                            

     Buổi chiều:
                                            Tiết 3:                         Toán  (*)     
      ÔN TẬP: so sánh các số tròn trăm

I. mục đích yêu cầu:

- Củng cố cho HS về thứ tự các số tròn trăm; cách so sánh các số tròn trăm.

- Rèn KN so sánh các số tròn trăm.
- HS chủ động, tích cực trong học tập.

II. chuẩn bị: 

- HS : Vở BT Toán in – Tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1:  Thực hành so sánh các số tròn trăm. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3, 4 ( Vở BT Toán in - T.57 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - GV HDHS quan sát các hình vẽ, nêu nhận biết về số ô vuông cần so sánh trong mỗi hình rồi so sánh, trình bày nh­​ hình 1.

+ HS ghi số ở dư​ới các hình vẽ rồi so sánh các số đó, điền tiếp các dấu thích hợp.

+ HS nêu cách so sánh, GV chốt lại.

+ HS đọc: “ Ba trăm lớn hơn một  trăm, một trăm bộ hơn ba trăm.” 

- HS làm tiếp các hình còn lại, nêu miệng KQ.

+ Bài 2: - HS làm bài tập vào vở, 2 HS lên bảng làm.

- HS  nhận xét, chữa bài.

+ Bài 3: - GVHD bằng cách kẻ tia số lên bảng và ghi các số theo thứ tự ( như SGK ) rồi gợi ý cho HS tìm cách điền các số thích hợp vào ô trống.

- HS nêu các số cần điền vào ô trống phải là các số tròn trăm, theo chiều tăng dần.

- HS tự điền vào vở, 1 HS lên bảng điền.

- HS đọc các số tròn trăm theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
- Củng cố về thứ tự các số tròn trăm.

+ Bài 4: - HS làm bài tập vào vở, 2 HS lên bảng làm: khoanh vào số lớn nhất.

- Nhận xét, chữa bài:                        a) 900                        b) 1000.

- GV hỏi thêm HS về số bé nhất trong các số đã cho ở từng phần.
* HĐ 2:  Củng cố, dặn dò. 

- HS nhắc lại cách so sánh các số tròn trăm.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.


                                      Tiết 2:                         luyện viết

  bài  28
I. mục đích yêu cầu:

- HS nắm đ​ược ND bài viết, viết đủ số dòng theo quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa Y theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Vở luyện viết chữ đẹp - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con: Yên Phụ, Phú Thái, Hải Dương, Nam Sách, Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa Y.
- HS nhắc lại cấu tạo của chữ  Y.
- GV viết mẫu chữ  Y  lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  Y  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết các cụm từ ứng dụng.
- HS lần lượt đọc các cụm từ ứng dụng trong bài 28 ( Vở luyện viết - tập 1 ). 
- GV viết mẫu từng cụm từ ứng dụng: Yêu chuộng hòa bình; Yêu thương gia đình. 
- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Yêu  ở bảng con, GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 2: HS luyện viết vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 28 ( trang 28 ).

- HS luyện viết bài trong vở luyện viết, GV bao quát lớp, HD để các em viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa đã học.
                      Tiết 3:                   hoạt động ngoài giờ lên lớp     

              tìm hiểu về đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
I. Mục đích yêu cầu:

- HS có hiểu biết về Đoàn TNCSHCM.

- Biết được ý nghĩa ngày thành lập, tên gọi các tổ chức, các HĐ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- HS nêu đưa một số hoạt động của Đoàn ,ý nghĩa của nó.

- GD HS ý thức phấn đấu để trở thành người đội viên tốt, tiến bước lên Đoàn.
II. chuẩn bị:
- GV: chuẩn bị một số nội dung nói về ngày thành lập Đoàn và một số hoạt động của Đoàn trường, xã đã làm được trong những năm qua.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Tìm hiểu về Đoàn TNCSHCM. 

+ GV nêu giúp HS nắm được:

- Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.
- í nghĩa của Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.
- Tên gọi các tổ chức của Đoàn TNCSHCM qua các thời kỳ.
- Một số HĐ của Đoàn TNCSHCM
+ Một số em nhắc lại Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM và ý nghĩa của Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.

* HĐ 2: Tìm hiểu về một số hoạt động của Đoàn trường, xã trong những năm qua.
- GV nêu một số hoạt động chính của tổ chức Đoàn trong Nhà trường và địa phương.
- HS nhắc lại.

- GV giúp HS liên hệ phấn đấu trở thành người đội viên tốt, tiến bước lên Đoàn. 
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà tìm hiểu thêm về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

         Buổi chiều:

                                    Tiết 1:                  luyện từ và câu  (*)                            
ÔN: Từ ngữ về cây cối. Dấu chấm, Dấu phẩy 
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố và hệ thống hóa vốn từ về cây cối, nêu được một số TN về cây cối; Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy trong đoạn văn.

- Rèn KN sử dụng các TN về cây cối; KN sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ, ND các BT liên quan.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Củng cố vốn từ về cây cối. 

+ Bài 1: Em hãy kể tên các loài cây mà em biết theo các nhóm:
a) Cây lương thực:

b) Cây ăn quả:

c) Cây hoa:
- HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm. 

- GV nhấn mạnh cho HS về vai trò của từng loại cây và giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào vở.
- HS lần lượt nêu miệng tên các loài cây theo nhóm đã yêu cầu. GV kết hợp ghi bảng.

- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng.

- GV hỏi thêm: Có những loại cây nào vừa cho quả, vừa cho bóng mát, vừa cho gỗ ? ( cây dâu, cây sấu ).

+ Bài 2: Hãy kể tên các loài cây được trồng ở sân trường và vườn trường em đang học.
- HS nêu miệng, nhận xét, bổ sung. 
+ GV củng cố, khắc sâu vốn TN về cây cối.
* HĐ 2: Luyện tập về dấu chấm, dấu phẩy.
+ Bài 3: Em hãy điền dấu chấm hay dấu phẩy thích hợp vào chỗ chấm trong đoạn văn sau ( Chép lại đoạn văn và viết cho đúng chính tả ):
           Hết mùa hoa ( … ) chim chóc cũng vãn ( … ) cây gạo chấm dứt những ngày tưng 

bừng ( … ) ồn ào lại trở về với dáng vẻ xanh mát ( … ) trầm tư ( … ) cây đứng im ( … ) cao lớn ( … ) hiền lành ( … ) làm tiêu cho những con đò cập bến và những đứa con về quê thăm mẹ.
- GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND bài tập lên bảng.

- 1 HS đọc yêu cầu và đoạn văn trong bài. 2 HS đọc lại đoạn văn.

- HS tự làm bài vào vở BT, một HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng.

- GV hỏi thêm: Khi nào thì dùng dấu chấm, khi nào dùng dấu phẩy ?
+ Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
* HĐ 3:  Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố cho HS những TN về cây cối; cách dùng dấu chấm, dấu phẩy khi viết câu.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS chú ý dùng đúng dấu chấm, dấu phẩy khi viết câu.
                            TiÕt 2:                               TẬP LÀM VĂN ( * )                              
           Luyện tập: đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lại lời chia vui trong tình huống giao tiếp cụ thể. Viết được đoạn văn( từ  4 - 5 câu ) tả ngắn về cây cối theo gợi ý.
- Rèn kĩ năng đáp lời chia vui; KN viết đoạn văn ngắn về cây cối.

- HS tích cực, chủ động học tập. 
II. chuẩn bị:

- Nội dung một số BT liên quan. 
- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2. 
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập đáp lời chia vui.
. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1:
Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:

a) Em đạt giải cao trong cuộc thi Đọc hay - Viết đẹp, các bạn chúc mừng em.
Em đáp .................................................................................................................................
b) Nhân ngày sinh nhật em, các bạn tặng hoa, chúc mừng em.

Em đáp .................................................................................................................................

c) Cô chú ở quê ra chơi chúc tết nhưng bố mẹ lại đi vắng, chỉ có em ở nhà.
Em đáp .................................................................................................................................

- 1 HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả các tình huống.

- GV mời 2 HS thực hành đóng vai tính huống ( a ): 
+ HS 1, 2 nói lời chúc mừng HS 3: Chúc mừng bạn đã đạt giải cao trong kì thi. / Bạn giỏi quá ! Bọn mình chúc mừng bạn. / ...
+ HS 3 đáp lại: Mình rất cảm ơn các bạn. / Các bạn làm mình cảm động quá. Rất cảm ơn các bạn./ ...
- Nhiều HS thực hành đóng vai theo các tình huống còn lại. 
- GV khuyến khích HS nói lời chúc và đáp lại lời chúc theo nhiều cách diễn đạt khác nhau.
* HĐ 2: Luyện tập tả ngắn về cây cối. 
GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2:
Dựa vào các câu hỏi gợi ý sau, em hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 4 - 5 câu ) tả một cây mà em thích nhất.

a) Em thích nhất là cây gì ? Cây được trồng ở đâu ?

b) Thân cây, cành, lá có đặc điểm gì ?

c) Màu sắc và mùi thơm của hoa như thế nào ?

d) Quả có hình gì và mùi vị ra sao ?
- HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả các gợi ý.

- GV nhấn mạnh cho HS: Các câu hỏi chỉ là gợi ý. Dựa vào gợi ý đó để TL rồi viết thành đoạn văn theo yêu cầu.
- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến: nói cây chọn tả.
- HS dựa vào các câu hỏi gợi ý tự viết bài vào vở. 
- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết.

- Cả lớp và GV nhận xét. GV đánh giá một số bài viết tốt.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dương HS tích cực học tập.
- Nhắc HS thực hành nói lời chia vui, đáp lời chia vui đúng nghi thức; Quan sát một loại quả mà em thích.

                              Tiết 3:                                    Toán ( * )       
ôn: các số tròn chục từ 110 đến 200; các số từ 101 đến 110
I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố KN đọc, viết và so sánh các số tròn chục từ 110 đến 200; các số từ 101 đến 110.
- Rèn KN đọc, viết và so sánh các số tròn chục từ 110 đến 200, các số từ 101 đến 110.
- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:  

- Nội dung các BT liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.
+ Bài 1: Viết ( theo mẫu ):
	Viết số
	Đọc số
	Viết số
	Đọc số

	110
	Một trăm mười.
	102
	Một trăm linh hai.

	130
	
	105
	

	120
	
	103
	

	150
	
	101
	

	140
	
	104
	

	160
	
	106
	

	170
	
	107
	

	180
	
	109
	

	190
	
	108
	

	200
	
	110
	


- GV nêu + giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.
- GV viết các số trong bài tập lên bảng rồi chỉ vào từng số cho HS đọc.
- Củng cố cách đọc các số tròn chục từ 110 đến 200; các số từ 101 đến 110.
+ Bài 2: Số ?
a) 100 ; 101 ; ... ; 103 ; ... ; 105 ; ... ; ... ; 108 ; ... ; ... .

b) 100 ; 110 ; ... ; 130 ; ...; 150 ; ... ; ... ; ... ; 190 ; ... .
c) 200 ; 190 ; 180 ; ... ; 160 ; ... ; 140 ; ... ; 120 ; ... ; ... .
- HS tự điền các số thích hợp vào chỗ chấm; 1 HS lên bảng điền các số.

- Củng cố cách viết các số tròn chục từ 110 đến 200; các số từ 101 đến 110.
+ Bài 3: Điền dấu ( >; <; + ) thích hợp vào chỗ chấm:
         150 ... 170             160 ... 130          160 ... 140             180 ... 200
         180 ... 190             120 ... 170          150 ... 150             190 ... 130
- GV ghi yêu cầu của bài rồi HDHS cách so sánh ( So sánh lần lượt các chữ số trong cùng một hàng - từ hàng cao đến hàng thấp ).
- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Củng cố cách so sánh các số tròn chục từ 110 đến 200.
+ Bài 4: a) Viết các số 108; 109; 105; 103 theo thứ tự từ bé đến lớn.
              b) Viết các số 106; 101; 104; 102 theo thứ tự từ lớn đến bé.

- HS đọc yêu cầu của bài rồi tự làm bài.
- 2 HS lên bảng làm ( mỗi em một phần ).

- HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố cách so sánh các số từ 101 đến 110.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò. 

- HS đọc các số tròn chục từ 110 đến 200; các số từ 101 đến 110. 
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập. 
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